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CÁC TƯ THẾ VÀ ĐỘNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG

GDQP  LỚP 11

MỤC ĐÍCH: Huấn luyện cho học sinh bài Các tư thế và động tác vận động trên chiến trường làm cơ sở để học chiến thuật các cấp và vận dụng vào trong chiến đấu sau này. 
YEÂU CAÀU : 
Học sinh phải tự giác rèn luyện để thành thạo động tác, học đến đâu vận dụng luyện tập đến đó 
NỘI DUNG :

6 vấn đề huấn luyện :
		1. Đi khom – chạy khom.
	2. Bò cao – bò thấp.
		3. Lê cao – lê thấp.
		4. Trườn.
		5. Vọt tiến – dừng lại.
		6. Lăn ngắn.
0. THỜI GIAN: 2 tIết (LT) + 4 TIẾT (tH)
VẬT CHẤT
Giáo án tập bút đồ thể thao, súng ak
PHẦN I : NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Ý nghĩa : Tư thế vận động là những động tác cơ bản thường vận dụng trong chiến đấu để nhanh chóng bí mật đến gần mục tiêu tìm mọi cách để tiêu diệt địch.
2. Yêu cầu : 
-      Luôn quan sát địch, địa hình, địa vật và đồng thời vận dụng các tư thế vận động cho thích hợp.
-      Hành động mưu trí, mau lẹ, bí mật.
*  Phân tích yêu cầu :
-     Hai yêu cầu trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, chỉ đạo hành động của người chiến sĩ vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác vận động để tiếp cận địch, hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu 1 là yêu cầu cơ bản có ý nghĩa hết xức quan trọng, bảo đảm cho người chiến sĩ có ý thức nhận định tình hình biết hiệp đồng tác chiến với đồng đội linh hoạt khi tiếp cận địch, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao.
-      Quan sát địch là phải nắm chắc địch ở đâu, lực lượng, phiên hiệu, âm mưu, thủ đoạn, quy luật hoạt động, nơi nào có địch chú ý, sơ hở, quan sát địa hình là phải đánh giá thế mạnh, yếu của địa hình, nơi nào lợi dụng được từ đó xác định tư thế vận động cho phù hợp, giữ yếu tố bí mật, bất ngờ, quan sát đồng đội là phải thường xuyên quan sát xung quanh nắm chắc nhiệm vụ và hành động của đồng đội để hiệp đồng đánh chiếm mục tiêu, hoặc sử dụng vũ khí.
-      Muốn thực hiện tốt yêu cầu trên, người chiến sĩ trong huấn luyện phải tự giác ôn luyện chấp hành tốt kế hoạch, quy định. Nắm chắc ý nghĩa, yêu cầu trường hợp vận dụng, thành thạo động tác, thường xuyên vận dụng trong học tập, ôn luyện trên các dạng địa hình và tình hình cụ thể vận dụng, linh hoạt và sáng tạo.
	VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 1 :
		ĐỘNG TÁC ĐI KHOM, CHẠY KHOM.
1.1- Động tác đi khom [image: dikhom]
     1.1.1- Trường hợp vận dụng :
	Thường vận dụng trong trường hợp gần địch, địa hình địa vật che khuất, che độ cao ngang tầm ngực hoặc đêm tối, sương mù địch khó phát hiện.
     1.1.2- Tình huống : thời gian
	-      Về địch.
	-      Về ta.
     1.1.3- Động tác cụ thể :
	-      Tư thế chuẩn bị : Người ở tư thế thấp hơn đi thường, nghiêng sang phải, đầu gối chùng, từ bụng trở lên cúi thấp, mắt quan sát địch. Hai tay cầm súng sẵn sàng chiếm đấu “Tay trái cầm ốp lót tay, tay phải cầm tay cầm” mặt súng nghiêng sang trái nâng súng cao ngang tầm mắt.
	-      Khi tiến :
	   +   Cử động 1 : Chân phải bước lên đặt cả bàn chân xuống đất, mũi bàn chân chếch sang phải chúng, chân trái cong tự nhiên.
	   +   Cử động 2 : Chân trái bước lên đặt bàn chân xuống đất, mũi bàn chân thẳng hướng tiến. Cứ như vậy 2 chân thay nhau bước đến vị trí đã định.
	-      Khi cần đi khom thấp hơn : chỉ cần chùng 2 đầu gối thấp hơn, bụng trở lên gập thấp hơn.
	*  Điểm chú ý : khi đi khom đầu không nhấp nhô, mắt luôn quan sát mục tiêu.
1.2.- Động tác chạy khom :
-      Thường vận dụng trong trường hợp cận vận động nhanh từ địa hình này sang địa hình khác.
-      Động tác : cơ bản giống như đi khom chỉ khác tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, bước dài hay bước ngắn, nhẹ nhàng thận trọng phải tùy theo khả năng địch có thể nghe thấy tiếng động hay không để vận dụng cho thích hợp.
VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 2 :
	ĐỘNG TÁC BÒ.
Là một trong những tư thế tương đối thấp để vận động, chủ yếu dùng trong những trường hợp địa hình, địa vật che mắt địch hoặc vận động qua nơi trống trải…khi gần địch.
2.1- Động tác bò cao :
     2.1.1- Trường hợp vận dụng :
	-      Thường dùng trong điều kiện có địa hình, địa vật che mắt địch cao hơn tư thế ngồi, nhưng chủ yếu là dùng để vận động qua những nơi địa hình, địa vật dễ phát ra tiếng động địch có thể nghe thấy như : gạch, ngói, đá lởm chởm, cành lá khô hoặc dò, gỡ mìn…
     2.1.2- Tình huống :
	-      Về địch.
	-      Về ta.
     2.1.3- Động tác cụ thể :
	*  Bò có 2 cách :
	    -      Bò hai chân một tay : Vận dụng khi gần địch, sẵn sàng dùng súng hoặc cần phải có tay để ôm, mang vũ khí, thuốc nổ … một tay dò đường tiến, dò gỡ mìn …[image: bocaomottay]
+   Tư thế chuẩn bị : Nếu chỉ có súng thì có thể treo, mang hoặc cầm súng. Tay phải nắm ốp lót tay, cánh tay phải kẹp súng sát thân người. Báng súng cao khỏi mặt đất. Nếu ôm thuốc nổ hoặc các thứ khác, thì có thể đeo súng sau lưng.
+   Khi tiến :
    	              ° Cử động 1 : Người ngồi xổm bàn chân hơi kiểng. Khi tiến thân người hơi ngã về trước, tay trái dò mìn hoặc bẻ cành lá, dọn đường tiến và tìm chỗ đặt chân.
     	             ° Cử động 2 : Khi tìm được nơi đặt chân xong dùng các đầu ngón tay hoặc chân trước làm trụ để giữ thăng bằng nhấc chân sau lên đặt sát dưới lòng bàn tay trái, cứ như vậy thay đổi chân nọ đến chân kia.
· Chú ý : Khi tiến mông không nhổm lên cao không để báng súng hoặc các thứ va chạm xuống đất.
    -      Bò hai chân hai tay : Thường vận dụng trong trường hợp chưa cần dùng súng  hoặc tay không phải ôm vũ khí, khí tài.[image: bocaohaitay]
                        +   Khi tiến : Giống như bò hai chân một tay chỉ khác là hai tay đều vạch đường tiến, dò mìn tìm chỗ đặt chân. Phối hợp tay nào chân ấy.
2.2- Động tác bò thấp :
     2.2.1- Trường hợp vận dụng : Thường vận dụng trong điều kiện gần địch, qua nơi bằng phẳng. Trống trải có vật che khuất che độ cao ngang tư thế người nằm, hoặc qua nơi dây leo, rãnh hẹp.
     2.2.2- Tình huống : thời gian
	-      Về địch.
	-      Về ta.
     2.2.3- Động tác cụ thể :
	     *  Khi đường tiến rộng :
		-      Tư thế chuẩn bị : Người nằm sấp một chân co, một chân duỗi thẳng tự nhiên. Hai tay cầm súng ngang trước mặt tay phải cầm cổ báng súng, tay trái cầm ốp lót tay mặt súng quay vào trong người hoặc quay xuống đất. Hai tay mở rộng bằng vai, hai khuỷu tay chống xuống đất.
		-      Khi tiến :
		     +   Cử động 1 : Dùng sức nâng của hai khuỷu tay và má trong đầu gối chân phải nâng người lên khỏi mặt đất. Đồng thời co đầu gối trái về trước, dùng sức chống của khuỷu tay trái, chân phải đưa khuỷu tay phải về trước khoảng 20 cm.
		     +   Cử động 2 : Chuyển trọng lượng cơ thể chủ yếu vào khuỷu tay phải và má trong gối trái làm trụ đưa má trong đầu gối trái làm trụ đưa má ngoài đầu gối phải và khuỷu tay trái về trước. Cứ như vậy chân tay phối hợp.
· Chú ý : khi tiến mông không được vật qua, vật lại, không nhổm quá cao, từ đầu gối về sau thả lỏng tự nhiên mắt luôn quan sát địch.
	     *  Khi đường tiến hẹp :
		-      Tư thế chuẩn bị : tay phải cầm dây súng sát khâu dây đeo trên, ngón trỏ quàng qua nòng súng. Súng nằm trên cánh tay phải dọc theo thân người mắt súng quay vào trong. Khi chưa cần dùng súng thì súng thì súng có thể đeo sau lưng.
		-      Khi tiến : giống như bò tuyến rộng.
	VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 3 :
		ĐỘNG TÁC LÊ.
3.1- Động tá lê cao : 
   [image: lecao]  3.1.1- Trường hợp vận dụng :
 Thường dùng khi cần thu hẹp mục tiêu ở những gần địch, địa hình che mắt địch thấp.
3.1.2- Tình huống : thời gian	
        Địch ở cách ta 300 m chiến sĩ A vận dụng đến bụi cây trước mặt cách 20 m quan sát báo cáo.
3.1.3- Động tác cụ thể :
     -      Tư thế chuẩn bị : Người ngồi nghiêng xuống đất, mông trái và đùi trái tiếp đất, chân trái co ngang thắt lưng, bàn chân đặt dưới ống chân phải, chân phải duỗi thẳng tự nhiên, tay phải cầm súng ở ốp lót tay đặt súng trọng lượng rơi đều trên đừi và cẳng chân trái, hộp tiếp đạn quay ra ngoài, nòng súng hơi chếch lên trên, khuỷu tay khép tự nhiên. Bàn tay chống xuống đất, đầu hơi cúi, mắt theo dõi địch.
     -      Khi tiến :
	+   Cử động 1 : Chân phải co lên đặt sát bàn chân hoặc cổ chân trái, tay trái chống về trước một cách tay.
	+   Cử động 2 : Dùng sức bàn chân phải và tay trái nâng người lên.
	+   Cử động 3 : Dùng sức bàn chân phải và tay trái đẩy người về trước cho tới khi chân phải duỗi thẳng tự nhiên. Cứ như vậy chân tay phối hợp đẩy người lê theo hướng tiến.
3.2 – Lê thấp :[image: lethap]
     Tư thế động tác như lê cao, chỉ khác khi muốn lê thấp cần đặt cả cánh tay trái xuống đất. Cứ như vậy chân tay phối hợp đẩy người lê theo hướng tiến.
	

VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 4 :
		ĐỘNG TÁC TRƯỜN.
4.1- Trường hợp vận dụng :
     Thường dùng trong trường hợp gần sát địch cần hạ thấp mục tiêu (Người). Khi vượt qua địa hình bằng phẳng, hành động hết sức nhẹ nhàng thận trọng.
4.2 – Tình huống : thời gian
     Địch ở cách 150 m, chiến sĩ A vận động tới bụi cây xanh có nhiệm vụ lợi dụng địa hình phía trước tiếp cận quan sát địch báo cáo.
4.3- Động tác cụ thể :
     *  Động tác trườn ở địa hình bằng phẳng :[image: truon]
	-      Tư thế chuẩn bị : Người nằm sấp súng đặt bên phải dọc theo thân người “Nòng súng về trước ngang đầu, hộp tiếp đạn quay ra ngoài cách thân người 25 cm – 30 cm”. Hai tay gập lại, khuỷu tay rộng hơn vai, hai bàn tay úp xuống đất để sát vào nhau dưới cằm hoặc hơi chếch về trước, hai chân duỗi thẳng gót chân khép lại tự nhiên.
	-      Khi tiến : 
	     +   Cử động 1 : Hai bàn tay đưa về trước 10 cm – 15 cm nếu tay úp dưới cằm, hai mũi chân co về phía trước.
	     +   Cử động 2 : Dùng sức hai tay và hai mũi bàn chân nâng người lên.
	     +   Cử động 3 : Dùng sức hai tay và hai mũi bàn chân đẩy người về trước bụng, ngực lướt trên mặt đất, cằm gần sát đất, đầu cúi, mắt theo dõi địch.
Cứ như vậy, chân tay phối hợp để tiến, tiến 2-3 nhịp tay phải nhấc súng lên đặt nhẹ xuống đất về trước.
	


VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 5 :
		ĐỘNG TÁC VỌT TIẾN – DỪNG LẠI.
[image: vottien]
5.1- Trường hợp vận dụng : Khi đi qua địa hình trống trải, dưới làn bắn thẳng của hỏa lực địch.
5.2- Tình huống : thời gian
     Địch ở trong ụ súng dùng hỏa lực bắn về hướng. Chiến sĩ A đã cơ động đến bụi cây xanh nhận lệnh : nhanh chóng chiếm ụ đất phía trước dùng súng tiêu diệt địch.
5.3- Động tác cụ thể :
     -      Động tác vọt tiến ở tư thế cao “Đứng, quỳ, ngồi”. Tay phải xách súng (nếu có trang bị khác súng đeo sau lưng, 2 tay ôm trang bị). Người hơi lao về trước thành tư thế chạy nhanh. Ở tư thế quỳ, ngồi dùng sức của 2 chân bật người đứng dậy vọt tiến.
     -      Động tác vọt tiến ở tư thế thấp “Nằm, bò, trườn…”. Người hơi nghiêng về phía bên trái, chân trái co ngang thắt lưng, chân phải duỗi thẳng tự nhiên, tay phải chuyển súng hoặc trang bị dọc theo người, dùng sức của một tay hai chân đẩy người vụt chạy đột nhiên.
     Trường hợp vọt tiến vận dụng : tay phải cầm súng (ốp lót tay) hai tay chống trước ngực dùng hai tay và hai chân nâng người lên, lao người về trước thành tư thế chạy nhanh.
     Quá trình vận động chuyển súng thành tư thế sẵn sàng chiến đấu.
-      Động tác dừng lại : Khi đang vọt tiến cần dừng lại tùy theo địa hình và tình hình địch mà có thể dừng lại ở tư thế cao hay thấp. Động tác khi dừng lại quỳ, ngồi hoặc nằm xuống nhưng hành động phải thật nhanh chóng.
· Chú ý : Trước khi vọt tiến nếu địch đang theo dõi thì phải di chuyển sang phải hoặc sang trái rồi mới vọt tiến.
     Khi dừng lại bên phải, trái hoặc phía sau vật lợi dụng từ 3 m đến 5 m quan sát rồi cơ động vào lợi dụng.
	VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 6 :
		ĐỘNG TÁC LĂN.
6.1- Động tác lăn ngắn :
[image: lanngan]
     6.1.1- Trường hợp vận dụng : 
	Thường vận dụng trong trường hợp vọt tiến dưới hỏa lực bắn thẳng của địch hoặc đang nằm bắn cần thay đổi vị trí ở cự ly ngắn.
     6.1.2- Tình huống : thời gian
	- Về địch.
	- Về ta.
     6.1.3- Động tác cụ thể :
	-      Tư thế chuẩn bị : Tay phải cầm súng ở ngã 3 thân súng hoặc ốp lót tay cánh tay kẹp súng vào nách phải, súng gần dọc theo thân người.
	-      Khi lăn :
	     +   Cử động 1 : ( lăn về bên nào thì chân bên đó bước lên) lăn sang phải chân phải bước lên theo hướng mũi bàn chân một bước dài, chân phải gập, chân trái thẳng tự nhiên, chống tay trước mũi bàn chân phải (bàn tay quay sang phải về sau), người cúi xuống.
	     +   Cử động 2 : Người nghiêng sang phải gối phải và toàn thân lăn người sang phải, gối phải đánh sang trái, đặt vai phải xuống đất.
	     +   Cử động 3 : Dùng sức của tay trái, chân phải và toàn thân lăn người sang phải, chân phải vẫn co, chân trái thẳng. Khi đầu gối phải chạm đất thì chuyển thành tư thế khác.
	*  Lăn bên trái : Động tác làm ngược lại. Súng vẫn giữ nguyên.
	-      Trường hợp đang nằm bắn :
	     +   Tư thế chuẩn bị : Tay phải rời tay cầm về nắm ốp lót tay, tay trái rời ốp lót tay , tay thu về trước ngực hơi khép lại, tay phải thu súng về trước ngực. Súng nắm trên cẳng tay phải, mặt súng quay sang phải, hai chân khép lại. Nếu lăn sang bên nào thì quay mũi bàn chân sang bên đó.
	     +   Khi tiến : Dùng sức toàn thân lăn về bên đã định.
· Những điểm chú ý : 
	Khi lăn chân không vung quá cao, mông, lưng không chạm đất. Động tác lăn chỉ vận dụng khi mang súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
[image: lankhinamban]
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KỸ THUẬT CẤP CỨU CHUYỂN THƯƠNG
I. Cầm máu tạm thời:
1. Mục đích:
- Nhanh chóng làm ngừng chảy máu bằng những biện pháp đơn giản để hạn chế đến mức thấp nhất sự mất máu, góp phần cứu sống tính mạng người bị nạn, tránh các tai biến nguy hiểm.
2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời:
a. Phải khẩn trương, nhanh chóng làm ngừng chảy máu.
b. Phải xử trí đúng chỉ định theo tính chất của vết thương.
c. Phải đúng qui trình kĩ thuật.
3. Phân biệt các loại chảy máu:
a. Chảy máu mao mạch: Máu đỏ thẫm, thấm ra tại chỗ bị thương, lượng máu ít hoặc rất ít, có thể tự cầm sau ít phút.
b. Chảy máu tĩnh mạch vừa và nhỏ: Máu đỏ thẫm, chảy ri rỉ, lượng máu vừa phải không nguy hiểm. Tuy nhiên tổn thương các tĩnh mạch lớn vẫn gây chảy máu ồ ạt, nguy hiểm.
c. Chảy máu động mạch: Máu đỏ tươi, chảy vọt thành tia (theo nhịp tim), lượng máu có thể nhiều hoặc rất nhiều tuỳ theo động mạch bị tổn thương.
4. Các biện pháp cầm máu tạm thời:
a. Ấn động mạch:

[image: andongmach]
- Động mạch trụ và quay ở cổ tay.
- Động mạch trong cánh tau ở mặt trong cánh tay.
- Động mạch dưới đòn ở hõm xương đòn.
- Động mạch đùi ở giữa nếp bẹn.
- Động mạch cảnh ở cổ tay.
b. Gấp chi tối đa: 
         
[image: gapcangtay]
- Con chèn đặt vào vị trí trên đường đi của động mạch, càng sát vết thương càng tốt, sau đó cố định con chèn bằng nhiều vòng băng tương đối chặt. 
c. Băng ép:
- Đặt một lớp gạt và bông phủ kín vết thương.
- Đặt một lớp bông mỡ dầy phủ trên lớp bông gạt.
- Băng theo kiểu xoắn vòng hoặc số 8 (nên dùng băng thun).
d. Băng chèn:
[image: bangchen]
- Con chèn đặt vào vị trí trên đường đi của động mạch, càng sát vết thương càng tốt, sau đó cố định con chèn bằng nhiều vòng băng tương đối chặt.
e. Băng nút:
- Là cách băng ép, có dùng thêm bấc gạc đã triệt khuẩn, nhét chặt vào miệng vết thương tạo thành cái nút để cầm máu.
f. Ga rô:
[image: garo]
- Là biện pháp dùng sợi dây cao su cột chặt làm ngừng sự lưu thông máu, mau sẽ không chảy ra ở miệng vết thương.
- Ga rô được phép làm trong các trường hợp sau:
 + Vết thương ở chi chảy máu ồ ạt, phân thành tia hoặc trào ra vết thương.
 + Vết thương bị cắt cụt tự nhiên.
 + Vết thương phần mềm hoặc gãy xương có kèm theo tổn thương động mạch.
 + Bị rắn cắn.
· Nguyên tắc ga rô:
- Phải đặt garo ngay sát trên vết thương và để lộ ra ngoài. Không bị vật gì che lấp.
- Nhanh chóng chuyển người bị thương đến bệnh viện gần nhất, trên đường vận chuyển cứ một giờ thì nới garô một lần.
- Phải chấp hành triệt để những qui định về garô:
 + Ghi họ, tên, địa chỉ người bị thương, thời gian đặt garô, thời gian nới garô lần 1, lần 2, họ tên địa chỉ người garô …để giúp các tuyến trên theo dỏi và xử trí. 
 + Có kí hiệu bằng vải đỏ cài vào túi áo bên trái.
· Cách đặt garô:
- Ấn động mạch phía trên vết thương.
- Lót vải gạt chổ định garô.
- Đặt dây garô rồi từ từ xoắn, vừa xoắn vừa bỏ tay ấn động mạch ra thấy máu ngừng chảy là được.
· Cách nới garô:
- Một người ấn động mạch phía trên garô.
- Một người nới dây garô, vừa nới từ từ vừa theo dỏi sắc mặt người bị thương, tình hình chảy máu, màu sắc đoạn chi dưới garô. Khoảng 4-5 phút sau đặt lại garô và không đặt lại ngay chổ củ.
- Vết thương bị cụt tự nhiên, đoạn chi có dấu hiệu hoại tử thì không được nới garô để tránh xảy ra tai biến nguy hiểm.
[bookmark: _GoBack]II. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI GÃY XƯƠNG:
1. Mục đích: 
- Giảm đau đớn.
- Bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển về các tuyến cứu chữa.
2. Nguyên tắc:
- Phải cố định cả khớp trên và khớp dưới chỗ gãy.
- Không đặt nẹp cứng sát vào chi, phải đệm, lót bằng bông mỡ, gạt hoặc vải mềm.
- Không co kéo nắng chỉnh chỗ gãy, nếu có điều kiện chỉ có thể nhẹ nhàng kéo, chỉnh lại trục chi bớt biến dạng khi đã được giảm đau thật tốt.
- Nẹp cố định phải tương đối chắc, không xộc xệch, nhưng không quá chặt để gây cản trở sự lưu thông máu.
3. Kĩ thuật cố định tạm thời: (Thực hành)
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Hinh 9 : Béug tdéc l4u ngén
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Hinh : Bang chén déng mach cdnh tay.
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